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ABSTRACT 

The reaction mechanism of the Ethynyl radical and H2S have been studied by the Density 
Functional Theory (DFT) using the B3LYP functional and the 6-311++g(d,p), 6-311++g(3df,2p) 
basis sets. The potential energy surface (PES) for the C2H+H2S system was also established. 
Calculated results indicate that products of this reaction can be HC(C)SH + H, H2CC + SH, 
HCCSH + H, C2H2 + HS. However, the formation of HCCSH + H and C2H2 + HS is the most 
favorable. 

 

I - GIỚI THIỆU 

Gốc Etinyl (C2H) được tạo thành trong phản 
ứng cháy của axetylen và có khả năng phản ứng 
với rất nhiều chất. Cụ thể nó có thể phản ứng với 
H2,

 H2O, NO, NO2, CH4, C2H2, C2H6, NH3, HCN 
và CH3CN [1-10]… trong các môi trường khác 
nhau như bầu khí quyển của trái đất và sao hỏa. 
Do vậy, gốc etinyl đã trở thành đối tượng nghiên 
cứu hấp dẫn đối với các nhà hóa học. Việc hiểu 
biết cơ chế phản ứng của gốc etinyl với các chất 
khác nhau sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc 
khống chế và điều khiển hàm lượng của các chất 
gây ô nhiễm.  

Hiđro sunfua (H2S) là một chất rất độc và có 
khả năng gây ô nhiễm môi trường như hiện 
tượng mưa axit. Hiện nay vẫn chưa có nghiên 
cứu nào cả về lí thuyết và thực nghiệm về cơ chế 
phản ứng giữa gốc C2H và H2S. Do đó, trong bài 
báo này chúng tôi sẽ trình bày các kết quả tính 
toán lí thuyết về cơ chế phản ứng giữa gốc etinyl 
và hidro sunfua. Hy vọng rằng các kết quả mà 
chúng tôi vừa thu được sẽ góp phần hiểu rõ về 
cơ chế của phản ứng này.  

Phản ứng giữa gốc C2H với H2S có thể xảy 
ra theo những hướng sau: 

C2H + H2S → HCCSH + H    (1) 

C2H + H2S → C2H2 + HS   (2) 

C2H + H2S → H2CC + SH   (3) 

C2H + H2S → HC(C)SH + H  (4) 

Trên cơ sở các định hướng phản ứng này, 
chúng tôi sẽ tiến hành các tính toán hóa lượng tử 
để khảo sát và đánh giá khả năng xảy ra của các 
đường phản ứng cũng như dự đoán các sản 
phẩm có thể của phản ứng giữa gốc C2H và H2S. 

II - PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

Cấu trúc hình học của các chất phản ứng, 
các chất trung gian, trạng thái chuyển tiếp và 
các sản phẩm đều được tối ưu theo phương pháp 
phiếm hàm mật độ ở mức B3LYP/6-
311++G(d,p). Trong đó trạng thái chuyển tiếp 
đúng được xác thực bằng việc phân tích tần số 
dao động. Năng lượng điểm đơn được cải thiện 
tốt hơn ở mức tính có bộ hàm cơ sở cao hơn 
B3LYP/6-311++G(3df,2p) [11-12]. Từ các kết 
quả thu được sẽ thiết lập bề mặt thế năng đồng 
thời cũng xác định các thông số nhiệt động của 
hệ. Tất cả các tính toán đều được thực hiện bằng 
việc áp dụng phần mềm Gaussian 03 [13]. 
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III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Đường phản ứng 

Có 4 đường phản ứng có thể xảy ra đối với 
hệ C2H + H2S. 

Đường phản ứng 1: Từ các chất phản ứng 
ban đầu, chúng tương tác với nhau tạo ra phức 
tiền phản ứng Co1, từ phức này hệ chất trải qua 
trạng thái chuyển tiếp TS1 để chuyển thành sản 
phẩm PR1. Trạng thái chuyển tiếp TS1 được 
hình thành do sự cộng nguyên tử S của H2S vào 
nguyên tử C liên kết với nguyên tử C của C2H 
đồng thời với sự cắt nguyên tử H của H2S. 
Khoảng cách C-S và S-H trong TS1 lần lượt là 
1,965 và 1,604 Å. Các giá trị về khoảng cách 
này phù hợp với cấu trúc trạng thái chuyển tiếp. 
Hàng rào năng lượng của giai đoạn này là 5,1 
kJ/mol.  

Đường phản ứng 2: Từ phức tiền phản ứng 
Co1 qua trạng thái chuyển tiếp TS2 chuyển 
thành sản phẩm PR2. Trạng thái chuyển tiếp 
TS2 được hình thành do sự chuyển nguyên tử H 
của H2S sang nguyên tử C liên kết với C của gốc 

C2H. Khoảng cách của liên kết C-H và S-H 
trong TS2 lần lượt là 1,794 và 1,390 Å. Hàng 
rào năng lượng của phản ứng này là 23,8 
kJ/mol.  

Đường phản ứng 3: Từ các chất ban đầu RA 
qua trạng thái chuyển tiếp TS3 chuyển thành sản 
phẩm PR3. Trạng thái chuyển tiếp TS3 được 
hình thành do sự chuyển nguyên tử H của H2S 
đến nguyên tử C liên kết với H của gốc C2H. 
Khoảng cách C-H và S-H trong TS3 lần lượt là 
1,443 và 1,515 Å. Hàng rào năng lượng cho 
phản ứng này là 19,1 kJ/mol. 

Đường phản ứng 4: Các chất ban đầu RA 
qua trạng thái chuyển tiếp TS4 chuyển thành 
phức Co2, phức Co2 sau đó chuyển thành sản 
phẩm PR4. Trạng thái chuyển tiếp TS4 được 
hình thành do sự cộng nguyên tử S vào C liên 
kết với H của gốc C2H đồng thời với sự cắt 
nguyên tử H của H2S. Khoảng cách S-H trong 
TS4 là 2,456 Å, Hàng rào năng lượng của phản 
ứng là 91,2 kJ/mol.  

Cấu trúc hình học của các phức và các trạng 
thái chuyển tiếp được qua biểu diễn ở hình 2. 

 

C2H + H2S

(RA)

C2H2 + HS HC(C)SH + H
(PR4)

HCCSH + H
(PR1)

SH + H2CC
(PR3)

(TS1)  (1) (3)  (TS3)

(TS4)

(4)

(TS2)

(2)
Co1

(PR2)

Co2

 
Hình 1: Cơ chế của phản ứng giữa C2H và H2S 

 

       
         Co1                                          TS1                                                  TS2 

                                   
               TS3                                                    TS4      Co2 

Hình 2:  Cấu trúc hình học của các phức và trạng thái chuyển tiếp  
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Các đường phản ứng mô tả ở trên được cụ thể hóa trong bề mặt thế năng ở hình 3. 

 
Hình 3: Bề mặt thế năng của phản ứng giữa gốc C2H và H2S 

 
Giá trị cụ thể về hàng rào năng lượng của 

các đường phản ứng cũng đã được tính, kết quả 
được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1: Hàng rào năng lượng của các phản ứng 

Phản ứng 1 2 3 4 

Hàng rào năng 
lượng, kJ/mol 

5,1 23,8 19,1 91,2 

Trên cơ sở bề mặt thế năng vừa thiết lập và 
bảng các giá trị hàng rào năng lượng của các 
phản ứng cho thấy hướng phản ứng 1 là có khả 
năng xảy ra nhất vì có hàng rào năng lượng thấp 
nhất trong các đường phản ứng (5,1 kJ/mol). 
Nhưng điều quan trọng là tất cả các chất trung 
gian, trạng thái chuyển tiếp và sản phẩm đều 
thấp hơn rất nhiều so với chất phản ứng (năng 
lượng tương đối của TS1 có giá trị là -40,7 
kJ/mol) nên đường phản ứng 1 là rất dễ dàng 
xảy ra. Tương tự hướng phản ứng 2 cũng xảy ra 
rất thuận lợi, cụ thể năng lượng tương đối của 
TS2 bằng -22 kJ/mol. Ngoài ra cả hai hướng 1 
và 2 đều được hỗ trợ theo hướng thuận lợi do sự 
tạo ra phức tiền phản ứng làm cho quá trình tạo 
sản phẩm sẽ dễ dàng hơn [8].  

Mặc dù hướng phản ứng 3 chỉ xảy ra theo 
một giai đoạn đơn giản nhưng hàng rào năng 
lượng của phản ứng này khá cao (19,1 kJ/mol) 

nên sản phẩm PR3 khó được tạo ra so với 2 sản 
phẩm PR1 và PR2. Hướng phản ứng 4 với hàng 
rào năng lượng 91,2 kJ/mol là khó xảy ra nhất. 
Hơn nữa, năng lượng của các cấu tử TS4, Co2, 
và PR4 đều rất cao. Từ đây có thể nói rằng 
hướng phản ứng 4 thực sự khó khăn. 

Nói tóm lại, khả năng xảy ra của các đường 
phản ứng có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần 
như sau:  phản ứng 1 > phản ứng 2 > phản ứng 3 
> phản ứng 4. 

Như vậy, dựa vào bề mặt thế năng có thể 
thấy rằng phản ứng giữa gốc C2H và H2S xảy ra 
đơn giản hơn so với các hệ chúng tôi nghiên cứu 
gần đây. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này có 
một điều rất mới so với các nghiên cứu trước ở 
chỗ về khả năng đồng thời cộng tách xảy ra sau 
giai đoạn hình thành phức tiền phản ứng Co1 
thuận lợi hơn rất nhiều so với quá trình gốc C2H 
lấy nguyên tử hiđro trong tác nhân tương tác 
chứa H để tạo ra sản phẩm C2H2. Ngoài ra, một 
điều lí thú khác được phát hiện ở nghiên cứu 
này khác với các nghiên cứu trước đây ở chỗ là 
việc cắt nguyên tử H của hệ phản ứng thì bước 
đầu tiên là phản ứng cộng để hình thành chất 
trung gian sau đó mới đến giai đoạn cắt nguyên 
tử H. Còn đối với hệ C2H + H2S, sự cộng và cắt 
diễn ra đồng thời, nghĩa là không có giai đoạn 
phản ứng cộng của 2 chất phản ứng. Chính điều 
này đã làm đơn giản cơ chế của phản ứng của 
gốc C2H  với H2S.  
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2. Tần số dao động, entapy, entropy và năng 
lượng tự do Gibbs 

Các kết quả tính được cho thấy tất cả các 
trạng thái chuyển tiếp đều xuất hiện một tần số 
ảo. Từ kết quả của các phép tính tần số, các 
tham số nhiệt động học ở điều kiện tiêu chuẩn 
(298K và 1atm) [14] của các phản ứng được xác 
định ở bảng 2. 

Bảng 2: Thông số nhiệt động học của  
các phản ứng 

Đường  
phản ứng 

∆H0
298,p−, 

kJ/mol 
∆G0

298,p−, 
kJ/mol 

∆S0298,p−, 
J/mol.K 

1 -62,3 -50,6 -44,5 

2 -40,8 -36,1 -24,4 

3 -14,5 -17,7 -2,5 

4 +98,5 +111,6 -43,9 

Các số liệu về nhiệt động học ở trên cho 
thấy biến thiên thế đẳng áp-đẳng nhiệt của 
hướng phản ứng 4 là dương (+111,6 kJ/mol) nên 
hướng phản ứng này sẽ không có khả năng xảy 
ra về mặt nhiệt động học. Trái lại, cả 3 hướng 
phản ứng 1, 2, 3 còn lại đều có biến thiên thế 
đẳng áp - đẳng nhiệt âm (-50,6, -36,1, -17,7 
kJ/mol). Nghĩa là cả 3 hướng phản ứng 1, 2 và 3 
đều có khả năng xảy ra về mặt nhiệt động học. 
Nhiệt phản ứng của các hướng phản ứng 1, 2, 3 
và 4 được dự đoán lần lượt là -62,3, -40,8, -14,5 
và +98,5 kJ/mol.  

Trên cơ sở biến thiên thế đẳng áp-đẳng nhiệt 
của RA, Co1, Co2 và các trạng thái chuyển tiếp, 
các hằng số tốc độ của các phản ứng cũng đã 
được tính toán theo lí thuyết trạng thái chuyển 
tiếp của động hóa học theo công thức: 

                              RT

∆G
B

o

e
h

Tk
k

≠

−

=  

Trong đó: 
k là hằng số tốc độ của phản ứng; 
kB = 1,38 10

-23 J/K là hằng số Boltzman; 
T là nhiệt độ tuyệt đối của phản ứng, trong 
nghiên cứu này T = 298 K; 
h = 6,625 10-34 J.s là hằng số Planck; 
R = 8,314 J/mol.K là hằng số khí lí tưởng; 
∆G≠0 là biến thiên hàm thế đẳng áp-đẳng nhiệt 
từ chất phản ứng đến trạng thái chuyển tiếp. 

Kết quả tính được trình bày trong bảng 3. 
 

Phản 
ứng 

1 2 3 4 

k 1,5.109 3,6.103 2,3.104 8,4.10-14 

 
Các giá trị về hằng số tốc độ của các phản 

ứng cũng cho thấy tốc độ của phản ứng 1 là lớn 
nhất (1,5×109), tiếp đến là phản ứng 3 (2,3×104), 
tiếp tục là phản ứng 2 (3,6×103) và cuối cùng là 
phản ứng 4 (8,4×10-14). ở đây, hướng phản ứng 
2 lại có tốc độ thấp hơn hướng phản ứng 3. Sự 
đảo ngược giữa khả năng xảy ra các phản ứng 2 
và 3 (dựa vào bề mặt thế năng) và tốc độ của các 
phản ứng này (dựa vào hằng số tốc độ của giai 
đoạn quyết định tốc độ phản ứng) là hoàn toàn 
chấp nhận được nếu chú ý đến sự gần đúng ban 
đầu của lí thuyết trạng thái chuyển tiếp.  

VI - KẾT LUẬN 

Về mặt động học, chúng tôi đã xây dựng các 
đường phản ứng trên bề mặt thế năng của hệ C2H 
+ H2S. Các kết quả tính được cho thấy khả năng 
xảy ra của các đường phản ứng như sau: Phản ứng 
1 > phản ứng 2 > phản ứng 3 > phản ứng 4. 

Các kết quả tính được cho thấy trong 4 phản 
ứng, chỉ có  phản ứng 4 là không có khả năng xảy 
ra còn các hướng phản ứng còn lại đều có khả 
năng xảy ra. Trong đó, khả năng xảy ra hướng 
phản ứng 1 tạo sản phẩm PR1 (HCCSH + H) và 
hướng phản ứng 2 tạo sản phẩm PR2 (C2H2 + HS) 
là lớn nhất. 

Điều rất mới so với các nghiên cứu trước 
đây là về khả năng đồng thời cộng tách xảy ra 
sau giai đoạn hình thành tiền phức chất phản 
ứng Co1 thuận lợi hơn rất nhiều so với giai đoạn 
gốc C2H lấy nguyên tử hiđro trong tác nhân 
tương tác chứa H để tạo ra sản phẩm C2H2. 
Ngoài ra một điều lí thú khác được phát hiện là 
đối với phản ứng trước đây việc cắt nguyên tử H 
của hệ phản ứng thì bước đầu tiên là phản ứng 
cộng để hình thành chất trung gian sau đó mới 
đến giai đoạn cắt nguyên tử H. Còn đối với hệ 
C2H + H2S, sự cộng và cắt diễn ra đồng thời, 
nghĩa là không có giai đoạn phản ứng cộng của 
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2 chất phản ứng. Chính điều này đã làm đơn 
giản cơ chế của phản ứng của gốc C2H  với H2S.  

Các thông số cấu trúc, nhiệt động kèm theo 
cũng được nghiên cứu chi tiết theo lý thuyết phiếm 
hàm mật độ B3LYP với các bộ hàm cơ sở 6-
311++g(d,p) và 6-311++g(3df,2p).  

Trân trọng cảm ơn dự án TRIG đã tài trợ 
cho công trình này thông qua đề tài, mã số 
SPHN-08-261-TRIG. 
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